I. ĐẶT VẤN ĐỀ.
          Là một giáo viên dạy toán ở trường THCS tôi luôn suy nghĩ để làm sao kiến thức truyền đạt đến các em một cách đơn giản, dễ hiểu nhưng chắc chắn, các em có những kiến thức cơ bản vững vàng, tạo điều kiện cho các em yêu thích môn toán, tránh cho các em có suy nghĩ môn toán là khô khan và khó tiếp cận.

        Tuy vậy, trong việc truyền đạt kiến thức cho các em và qua những giờ luyện tập, giảng dạy trên lớp, kiểm tra bài tập về nhà… tôi nhận thấy một điều, có những kĩ năng giải toán mà học sinh rất rễ bị ngộ nhận và mắc sai lầm trong khi giải (kể cả học sinh giỏi). Từ đó tôi đã đi sâu vào tìm tòi để tìm ra những nguyên nhân rồi từ đó có những biện pháp hữu hiệu để hạn chế và chấm rứt những sai lầm mà học sinh hay mắc phải.

        Trong chương trình toán ở THCS với lương kiến thức lớn và chặt chẽ, yêu cầu học sinh cần phải ghi nhớ, thì môn đại số 7 học sinh khi giải toán cần phải nắm chắc kiến thức cơ bản, biết vận dụng hợp lí đối với từng dạng bài tập, từ đó hình thành kĩ năng và là cơ sở nắm bắt được các kiến thức nâng cao hơn.

        Năm nay tôi được dạy môn đại số 7, tôi nhận thấy việc “ khắc phục những sai lầm cho học sinh khi giải toán đại số 7 “ là rất quan trọng. Vì đó là những công việc thường xuyên diễn ra khi người giáo viên lên lớp, chính vì vậy tôi quyết định chọn đề tài : “ Một vài kinh nghiệm khắc phục những sai lầm cho học sinh khi giải toán đại số 7”.
        Sau đây là nội dung của đề tài.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
 1. Thuận lợi và khó khăn.

   Điềm kiểm tra khảo sát các lớp 7A, 7C và 8C kết quả như sau:

	Lớp


	Xếp loại


	TB trở lên

	
	Giỏi


	Khá
	TB
	Yếu, kém
	

	7A,C(76)


	2=2,6%
	5=6,6%
	39=51,3%
	30=39,5%
	53=60,5%

	8C(40)
	1=2,5 %
	6=15%
	19=47,5%
	14=35%
	26=65%

	Tổng(116)
	3 = 2,6%
	11= 9,5%
	58=50%
	44= 37,9%
	79=62,1%


   Từ kết quả khảo sát trên thông qua việc điều tra tình hình học tập của các em học sinh tôi nhận thấy:
* Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường.

+ Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí đồng nghiệp.

+ Nhà trường có đầy đủ phương tiện trang thiết bị phục vụ cho dạy học.

+ Đa số các em học sinh ngoan, lễ phép một số em tỏ ra thích học môn toán, và có năng khiếu về bộ môn toán.

* Khó khăn:

+ Nhiều em rỗng nhiều kiến thức, và còn lười học.

+ Nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện cho các em học tập.

  Từ những thực trạng trên, trong qúa trình giảng dạy tôi cố gắng làm sao để các em học sinh ngày thêm yêu thích môn toán hơn, hình thành cho học sinh kĩ năng giải toán, tạo điều kiện giúp các em tiếp thu bài một cách chủ động, sáng tạo và tránh sai sót.
2. Các bbước thực hiện

    2.1 Một số dạng toán .
Môn đại số 7 ở trường THCS học sinh được làm quen với một số dạng bài tập sau:
1.1. Tính giá trị của biểu thức.

1.2. Tìm x.

1.3. Cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ.

1.4. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

1.5. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

1.6. Cộng, trừ đơn thức, đa thức. 

1.7. Nhân đơn thức, đa thức.
1.8. Tìm nghiệm của đa thức một biến.

1.9. Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.

1.10. Hàm số.
…………………………..
      Đối với từng thể loại thì có những cách giải riêng, chính vì vậy cũng có những sai sót riêng như: kĩ năng thực hiện các phép tính, không nhớ kiến thức cơ bản, ngộ nhận khi vận dụng các quy tắc, tính chất…
     Tôi xin thông qua một số bài tập của một số dạng để chúng ta cùng xem xét.
  2.1.1, Tính giá trị của biểu thức.

    Ví dụ 1. Tính gia trị của biểu thức A = xy – x3y  + x4z3 tại x = -1, y = -1, z = -2

      Học sinh giải:
        Thay x = -1, y = -1, z = -2 vào biểu thức A, ta có:
            A = (-1)(-1) – (-1)3(-1)  + (-1)4(-2)3

                     =  1 – 1.(-1) + 1.8
               = 1 + 1 + 8  = 10
        Vậy  giá  trị của biểu thức A t ại  x = -1, y = -1, z = -2  là 10.
   Ở đây học sinh đã mắc sai lầm khi tính lũy thừa của một số hữu tỉ: (-2)3 = 8,
   (-1)3 = 1. 
 Lời giải đúng ví dụ trên là:
   Thay x = -1, y = -1, z = -2 vào biểu thức A, ta có:

          A = (-1)(-1) – (-1)3(-1)  + (-1)4(-2)3

                   =  1 – (-1).(-1) + 1.(-8)
            = 1 - 1 - 8  
            = -8
    Vậy  giá  trị của biểu thức A t ại  x = -1, y = -1, z = -2  là -8.

2.1.2, Tìm x.

   Ví dụ 2. Tìm x, biết: 
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   Học sinh giải:

      Ta có:    
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      Ta thấy học sinh đã nhầm phép tính chia hai lũy thừa cùng cơ số và sai lầm thư hai là cộng số mũ chứ không phải trừ, ngoài ra một số em còn nhân hoặc chia số mũ.
   Lời giải đúng:

         Ta có:  
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2.13. Cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ.

  Ví dụ 3. Tính 
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  Học sinh giải:
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   Học sinh đã nhầm khi chia một phân số cho một phân số lấy tử phân số bị chia   nhân với  tử của phân số bị chia và mẫu của phân số bị chia nhân với mẫu của   phân số chia, ngoài ra còn một số em có một số sai lầm khác như: về dấu, không biết rút gọn…
 Lời giải đúng:
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2.1.4, Lũy thừa của một số hữu tỉ.

       Ví dụ 4. Học sinh giải một số phép tính sau:


[image: image16.wmf](

)

(

)

(

)

6

3

2

5

5

.

5

,

-

=

-

-

a



[image: image17.wmf](

)

(

)

(

)

2

3

75

,

0

75

,

0

.

75

,

0

,

=

b



[image: image18.wmf](

)

(

)

(

)

2

5

10

2

,

0

2

,

0

:

2

,

0

,

=

c



[image: image19.wmf]6

4

2

7

1

7

1

,

÷

ứ

ử

ỗ

ố

ổ

-

=

÷

÷

ứ

ử

ỗ

ỗ

ố

ổ

÷

ứ

ử

ỗ

ố

ổ

-

d


    Ở các bài tập trên học sinh đã mắc một số sai lầm như:

- Sai khi vận dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

- Sai khi vận dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số.

- Sai khi tính lũy thừa của lũy thừa…

   Lời giải đúng là:
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2.1.5, Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

   Ví dụ 5. Tìm x, biết: (x +1( = 2
   Học sinh giải:

[image: image24.wmf]          (x +1( = 2 => x + 1 = 2 => x = 1
            Vậy x = 1

   Học sinh đã mắc sai lầm khi bỏ giá trị tuyệt đối của x + 1 chỉ với một trường 
   hợp x + 1 dương.
  Lời giải đúng là:

* Nếu x + 1 < 0  thì (x +1( = -(x + 1)

=>(x +1( = 2 

=>-( x + 1) = 2 

=> x = -3

* Nếu x + 1 > 0  thì (x +1( = x + 1

=>(x +1( = 2 

=> x + 1 = 2 

 => x = 1
Vậy x = 1 hoặc x = -3
2.1.6, Cộng, trừ đơn thức đa thức. 

   Ví dụ 6. Thực hiện phép tính sau: 2xyz2 – 5xyz2 +8xyz2
   Học sinh giải:

                 2xyz2 – 5xyz2 +8xyz2 = (2 +5 + 8)xyz2 = 15xyz2 

       hoặc 2xyz2 – 5xyz2 +8xyz2 = (2 -5 + 8)xyz2+2+2 = 15xyz6
   Ở trên học sinh đã nhầm khi cộng các đơn thức đồng dạng hoặc vận dụng sai
   quy tắc cộng các đơn thức đồng dạng…
   Lời giải đúng: 2xyz2 – 5xyz2 +8xyz2 = (2 -5 + 8)xyz2 = 5xyz2 

2.1.7, Nhân đơn thức, đa thức.

  Ví dụ 7. Thực hiện phép tính: -5x3y6. (-7x9y8). (-xyz).
  Học sinh giải:
-5x3y6. (-7x9y8). (-xyz). 
= (-5)(-7)(-1)(x3.x9. x)(y6.y8.y)z
=35x27y48z.
  Học sinh đã thực hiện sai quy tắc về dấu, phép nhân lũy thữa.
  Lời giải đúng:
-5x3y6. (-7x9y8). (-xyz). 

= (-5)(-7)(-1)(x3.x9. x)(y6.y8.y)z

=-35x13 y15 z.

2.1.8,  Tìm nghiệm của đa thức một biến.

  Ví dụ 8. Tìm nghiệm của đa thức: f(x) = (2x – 2)(x +1)

   Học sinh giải: 

  Nghiệm của đa thức f(x) là các giá trị của x làm cho f(x) = 0 
   hay (2x - 2)(x + 1) = 0 
* 2x – 2 = 0 => x = -1

* x +1 = 0 => x = 1

       Vậy x = 1 hoặc x = -1
  Ở bài toán này học sinh kết luận nghiệm đúng nhưng cách giải sai do vận dụng 
 sai quy tắc chuyển vế.
 Lời giải đúng là:

 Nghiệm của đa thức f(x) là các giá trị của x làm cho f(x) = 0
  hay (2.x - 2)(x + 1) = 0 

* 2x – 2 = 0 => x = 1 

* x +1 = 0 => x = -1

       Vậy x = 1 hoặc x = -1
2.1.9, Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.

 Ví dụ 9. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, tìm hệ số tỉ lệ của x và y,
  biết x = 2 và y = 1.
 Học sinh giải:

    Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên hệ số tỉ  lệ là: 1 : 2 = 0,5.

 Ở bài này học sinh đã mắc sai lầm khi tìm hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
 Lời giải đúng là:

     Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên x và y liên hệ với nhau theo công 
    thức  y.x = k (k là hệ số tỉ lệ), vì x = 2 và y = 1 nên k = 2.1 = 2.
2.1.10, Hàm số.

 Ví dụ 10. Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1.
a, Các điểm (1,-1), (0,1) có thuộc hàm số không ?

b, Tìm giá trị của x để y = 3.

 Học sinh giải
 a, Thay x = -1,  vào hàm số f(x) ta có: -2.(-1) + 1 = 3.

     Thay x = 1 vào hàm số f(x) ta có: -2.1 + 1 = -1.

           Vậy hàm số không đi qua các điểm (1,-1), (0,1).
 b, Ta có -2x + 1 = 3 => -2x = 4 => x = -2.

    Vậy x = -2 thì y = 3
 Ở trên học sinh đã mắc sai lầm:

- Xác định sai hoành độ và tung độ.

- Quy tắc chuyển vế.

 Lời giải đúng:

a, Thay x = 1,  vào hàm số f(x) ta có: y = -2. 1 + 1 = -1.

    Thay x = 0 vào hàm số f(x) ta có:  y = -2.0 + 1 = 1.

      Vậy hàm số đi qua các điểm (1,-1), (0,1).

b, Ta có  -2x + 1 = 3 => -2x = 2 => x = -1.

    Vậy x = -1 thì y = 3
3. Các biện pháp khắc phục sai lầm cho học sinh khi giải toán đại số 7.

* Biện pháp 1. Củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản.

          Khi dạy bất kì một dạng toán (bài tập) nào cho học sinh cần phải yêu cầu học sinh chắc nắm kiến thức cơ bản những khái niệm, tính chất, công thức…
    Trong quá trình đưa ra các tính chất, công thức… giáo viên cần giải thích tỉ mỉ kèm các ví dụ cụ thể và bài tập vận dụng để học sinh hiểu đầy đủ về kiến thức đó mà vận dụng vào giải toán.

        Chú ý : trong các tính chất mà học sinh tiếp cận cần chỉ ra cho học sinh những tính chất đặc thù khi áp dụng vào giải từng dạng toán, vận dụng phù hợp, có nắm vững thì mới giải toán chặt chẽ lôgíc.
* Biện pháp 2. Tìm hiểu nội dung bài toán.

         Trước khi giải toán cần đọc kĩ đề bài, xem bài tập cho biết gì và yêu cầu làm gì những kiến thức cơ bản nào có liên quan phục vụ giải bài toán. Xác định rõ những nội dung trên sẽ giúp học sinh có kĩ năng phân tích bài toán và giải bài toán theo những quy trình cần thiết, tìm ra nhiều cách giải hay và tránh sai sót
* Biện pháp 3. Mỗi dạng toán cần giải nhiều bài để hình thành kĩ năng.

         Học sinh cần được giải nhiều dạng bài tập nhưng nếu mỗi dạng các em được giải với số lượng lớn bài tập thuộc cùng một dạng thì kĩ năng giải dạng toán sẽ tốt hơn. Chính vì vậy  giáo viên cấn tìm nhiều bài tập thuộc một dạng để học sinh giải tại lớp, trong giờ luyện tập, về nhà… nhưng cần phải kiểm tra đánh giá.
* Biện pháp 4. Giúp đỡ nhau cùng học tập.
          Trong lớp có nhiều đối tương học sinh nên đối với một số em học sinh khi giải toán giáo viên cần động viên khuyến khích những em học sinh giỏi này để các em kiểm tra và giảng bài cho các em còn lại. Vì học sinh khi giảng bài cho nhau thì các em cũng dễ tiếp thu kiến thức. Giáo viên cần chia ra các nhóm học tập, sưu tầm thêm những dạng bài tập cùng những bài tập tương tự để các em giúp nhau học tập. Đồng thời phải đưa thêm các dạng bài tập khó và nâng cao cho học sinh giỏi được làm quen và phát huy được trí tuệ cùng năng lực của học sinh.
4. Kết quả.
Kết quả giảng dạy cuối năm đạt được như sau:

	Lớp


	Xếp loại


	TB trở lên

	
	Giỏi


	Khá
	TB
	Yếu, kém
	

	7A(39)


	3=7,7%
	11=28,2%
	15=38,5%
	10=25,6%
	29=74,4%

	7C(37)
	3=8,1%
	6=16,2%
	18=48,6%
	10 = %
	27=27,1%

	8C(40)
	2=5 %
	7=17,5%
	20=50%
	11=27,5%
	29=72,5%

	Tổng(116)
	8 = 6,9%
	24= 20,7%
	53=45,7%
	31= 26,7%
	85=73,3%


      Với những gì tôi trình bày trên đây  thật chưa hết những gì mà người giáo viên thực hiện trong quá trình giảng dạy đối với các em học sinh,  nhưng đó là những việc tôi đã thường xuyên làm để giúp đỡ các em tránh được những sai lầm khi giải toán 7. Kết quả kiểm tra định kì cũng như kiểm tra chất lượng có khả quan hơn, các em giải toán phạm sai lầm giảm đi nhiều, học sinh có định hướng rõ ràng khi giải một bài toán, học sinh được rèn luyện phương pháp suy nghĩ lựa chọn, tính linh hoạt sáng tao, hạn chế sai sót, học sinh được giáo dục và bồi dưỡng tính kỉ luật trận tự biết tôn trọng những quy tắc đã định…
III. KẾT LUẬN
      Với lượng kiến thức ngày một nâng cao và khó thêm học sinh sẽ gặp khó khăn hơn để ghi nhớ những kiến thức đồ sộ của tất cả các môn học trong đầu. Vì thế, cho nên rất cần sự truyền đạt kiến thức của thầy, cô giáo tới học sinh một cách dễ hiểu. Từ đó tôi thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn nữa, nghiên cứu nhiều hơn nữa những loại sách để bổ trợ cho môn toán. Giúp bản thân mình ngày một vững vàng hơn về kiến thức và phương pháp giảng dạy, giúp cho học sinh không còn coi môn toán là môn học khô khan và đáng sợ nhất. Đồng thời không chỉ với môn đại số 7 mà tôi cần tiếp cận với những mảng kiến thức khác của môn toán để làm sao khi giảng dạy kiến thức truyền đạt tới các em sẽ không còn cứng nhắc và áp đặt.

* BÀI HỌC KINH NGHIỆM
        Như vậy việc khắc phục những sai lầm cho học sinh khi giải một bài toán có vị trí và vai trò rất quan trọng trong hoạt động giải toán. Việc giáo viên hướng dẫn học sinh khắc phục tốt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, kỹ năng truyền đạt, khả năng tiếp thu kiến thức của từng học sinh … Trong năm trực tiếp dạy đại số 7 và nghiên cứu nội dung chương trình đại số 7 tôi đã thường xuyên khắc phục những sai lầm cho học sinh khi giải toán 7. Tuy nhiên kết quả đạt được chỉ ở mức khá do:

    - Học sinh nhận thức chậm, nhiều em lười học.

    - Nhiều em rỗng kiến thức từ dưới.

    - Môn đại số 7 kiến thức logic chặt chẽ lứa tuổi các em cũn bỡ ngỡ và lập luận hay ngộ nhân, thiếu căn cứ.

    - Môn toán đòi hỏi ở khả năng phân tích và tư  duy cao mà lứa tuổi các em            những khả năng này còn nhiều hạn chế.

    Từ những nguyên nhân trên người giáo viên cần:

    - Thường xuyên trau rồi kiến thức, phương pháp dạy học để tạo được hứng thú học tập cho học sinh.

    - Cần quan tâm đến mọi học sinh trong lớp, có kế hoạch dạy bù những lỗ hổng kiến thức cho các em học sinh yếu kém, tạo cho các em niềm tin vững vàng và hứng thú khi học toán, tránh gây cho các em có cảm giác học toán là nặng nề và khô khan.

 * Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ
   Để cho học sinh học tập có kết quả cao, tôi có một số ý kiến đề xuất sau:

   - Giáo viên phải nghiên cứu sâu sắc rõ ràng về nội dung bài dạy, tìm  hiểu phân loại đối tượng học sinh để có kế hoạch giảng dạy thích hợp, từ đó dự kiến những việc cần hướng dẫn học sinh.

      Đặc biệt giáo viên phải nghiên cứu nắm vững nội dung sách giáo khoa,           đưa ra phương pháp truyền thụ hiệu quả nhất, giáo viên phải thường xuyên rút kinh nghiệm  qua mỗi bài giảng, xem xét bài nào chỗ nào học sinh hiểu nhanh, tốt nhất, chỗ nào chưa thành công để rút kinh nghiệm tìm phương pháp khác có hiệu quả hơn.

    -  Xây dựng nề nếp học tập cho học sinh có thói quen chuẩn bị sách vở đồ           dùng học tập, nếu bài tập về nhà chưa giải được phải hỏi bạn và phải báo           cáo với thầy trước khi vào lớp. Khi giảng bài giáo viên đặt câu hỏi cần phù hợp với từng đối tượng học sinh, câu hỏi phải ngắn gọn dễ hiểu và câu hỏi đó phải trực tiếp giải quyết vấn đề cả lớp đang nghiên cứu.

     - Giáo viên hướng dẫn học sinh phương pháp học tập phát triển tư duy và          rèn luyện kỹ năng.

     - Đứng trước một vấn đề giáo viên cần cho học sinh phân biệt qua hệ           thống câu hỏi, hiểu ra đâu là điều đã cho, đâu là điều phải tìm….từ đó học sinh tự mình tìm ra câu trả lời.

        Trên đây là một vài biện pháp của tôi nhằm giúp học sinh khắc phục những khó khăn khi giải toán đại số 7. Rất mong được sự thông cảm góp ý của cấp trên và các bạn đồng nghiệp.
Tràng xá, ngày 18 tháng 5 năm 2008

                                    Người viết:              

                                         Nguyễn Tiến Luyện
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